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PHẦN  1: KIẾN THỨC CHUNG. 

SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP. 
I.SỰ RA ĐỜI. 
1.Cơ học cổ điển còn gọi là cơ học Niu-tơn đã chiếm một vị trí quan trọng trong sự phát triển 
của vật lí học cổ điển và được áp dụng rộng rãi trong khoa học , kĩ thuật. Tuy nhiên trong 
những trường hợp vật chuyển động với tốc độ xấp xỉ bằng tốc độ ánh sang thì cơ học Niutơn 
không còn đúng nữa. năm 1905 Anh-xtanh đã xây dựng một lí thuyết tổng quát hơn cơ học 
Niu-tơn gọi là thuyết tương đối hẹp Anh-xtanh (gọi tắt là thuyết tương đối) 
2. Các tiên đề Anh-xtanh 
a. Tiên đề I ( nguyên lí tương đối): Các  định luật vật lí (cơ học, điện từ học….) có cùng một 
dạng như nhau trong mọi hệ qui chiếu quán tính. Nói cách khác, hiện tượng vật lí diễn ra như 
nhau trong các hệ qui chiếu quán tính. 
b. Tiên đề II ( nguyên lí về sự bất biến của tốc độ ánh sang) : Tốc độ ánh sáng trong chân 
không có cùng độ lớn bằng c trong mọi hệ qui chiếu quán tính, không phụ thuộc vào phương 
truyền và vào tốc độ của nguồn sang hay máy thu 

 c = 299.792.458 m/s ≈ 300.000 km/s là giá trị tốc độ  lớn nhất của các hạt trong tự 
nhiên 
II- Hai hệ quả của thuyết tương đối hẹp 
1. Sự co độ dài 
Xét một thanh nằm yên dọc theo trục tọa độ trong hệ quy chiếu quán tính K, nó có độ dài l0 
gọi là độ dài riêng. 
Khi thanh chuyển động với tốc độ  v dọc theo trục tọa độ trong hệ qui chiếu quán tính K thì 

có độ dài l, phép tính chứng tỏ độ dài của thanh trong hệ K là :  02

2

0 1 l
c

v
ll <−=   

Như vậy chiều dài của thanh đã bị co lại theo phương chuyển động với tỉ lệ  
2

2

1
c

v
−=γ  

2. Sự chậm lại của đồng hồ chuyển động 
Tại một thời điểm cố định M’ của hệ quán tính  K’, chuyển động với tốc độ v đối với hệ 

quán tính K, có một biến cố xảy ra  trong khoảng thời gian 0t∆   (tính theo đồng hồ gắn với hệ 
K’). Phép tính chứng tỏ, đồng hồ gắn với hệ K đo được khoảng thời gian t∆  khác với 0t∆ . 

  0
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∆
=∆   nghĩa là  tt ∆<∆ 0  

Đồng hồ gắn với vật chuyển động chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên 
(đồng hồ gắn với hệ K). Như vậy khái niệm thời gian là tương đối, phụ thuộc vào sự lựa chọn 
hệ qui chiếu quán tính. 
III- Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng 
1. Khối lượng tương đối tính 
Trong thuyết tương đối, động lượng tương đối tính của một vật chuyển động với vận tốc v

r  

được định nghĩa bằng công thức: v

c

v

m
vm

rr
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=  gọi là khối 

lượng tương đối tính của vật, đó là khối lượng của vật khi chuyển động  với vận tốc v; m0 là 
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khối lượng nghỉ còn gọi là khối lượng tĩnh của vật đố, đó là khối lượng của vật đó khi nó 
đứng yên v = 0. 

Khối lượng của vật có tính tương đối, giá trị của nó phụ thuộc hệ qui chiếu. 
2. Hệ thức giữa năng lượng và khối lượng 
Thuyết tương đối đã thiết lập hệ thức rất quan trọng sau đây giữa năng lượng toàn phần và 

khối lượng của vật (hoặc hệ vật) :  2
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==   Đây là hệ thức Anh- xtanh 

Khi năng lượng thay đổi một lượng E∆  thì khối lượng cũng thay đổi một lượng tương ứng 
m∆  và ngược lại và ta có 2.cmE ∆=∆  

3. Các trường hợp riêng 
- Khi v = 0 thì E = E0 = m.c2. Trong đó E0 gọi là năng lượng nghỉ ứng với khi vật đứng 

yên. 

- Khi v << c  ( với các trường hợp về cơ học cổ điển)  1<<⇒
c

v   thì ta có :  
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  và do đó 2
0

2
0 .

2

1
vmcmE +≈ . Khi vật chuyển động, năng lượng toàn 

phần của nó bao gồm năng lượng nghỉ và động năng của vật. Theo thuyết tương đối, đối với 
hệ kín khối lượng nghỉ và năng lượng nghỉ tường ứng nhất thiết không được bảo toàn, nhưng 
vẫn có định luật bảo toàn của năng lượng toàn phần E. 

 

PHẦN 2: PHÂN DẠNG BÀI TẬP. 
 

BÀI TOÁN 1: Tính tương đối của thời gian. 

VÍ DỤ MINH HỌA 
VD 1: Thời gian sống trung bình của các muyon dừng lại trong khối chì ở phòng thí nghiệm 
đo được là 2,2µs. Thời gian sống của các muyon tốc độ cao trong một vụ bùng nổ của các tia 
vũ trụ quan sát tử Trái đất đo được là 16 µs. Xác định vận tốc của các muyon tia vũ trụ ấy đối 
với Trái đất 

GIẢI 

t=t0.
2

2
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1
v
c

−

 .  THAY t0=2,2.10-6s, t=16.10-6s =>  v=0,99c 

VD2: Một hạt năng lượng cao dễ phân hủy đi vào một máy phát hiện và để lại một vết dài 
1,05mm trước khi bị phân  hủy. Vận tốc của hạt đối với máy phát hiện là 0,992c. Hỏi thời 
gian sống riêng của hạt này (tồn tại được bao lâu trước khi phân hủy khi nó đứng yên đối với 
máy phát hiện) 

HD : t=l/v suy ra t0=t
2

2
1

v

c
− =(l/v) 

2

2
1

v

c
− =0,0057.10-11s 

VD3. Sau 20 phút tính theo đồng hồ đo, đồng hồ gắn với hệ qui chiếu chuyển động với tốc độ 
v = 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) chạy chậm bao lâu so với đồng hồ gắn với 
hệ qui chiếu đứng yên? 4. Thời gian chậm trong 20 phút (theo đồng hồ đo t0 = 1200 s):  
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 HD: ∆t = t – t0 = 0

2
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 - t0 = t0(
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- 1) = 300 s = 5 phút. 

 

BÀI TOÁN 2 : Tính tương đối của độ dài 

VÍ DỤ MINH HỌA 
VD1:  Một cây sào nằm song song với trục x trong hệ quy chiếu K, chuyển dọc theo trục này 
với vận tốc là 0,630c. Độ dài tĩnh của sào là 1,70m. Hỏi độ dài của sào đo được trong hệ quy 
chiếu K 

HD :    l=l0

2

2
1

v

c
− =1,32m 

VD 2:  Chiều dài của con tàu vũ trụ đo được đúng bằng  một nửa độ dài tĩnh của nó. 
a/ Hỏi vận tốc của tầu vũ trụ đối với hệ quy chiếu của người quan sát? 
b/ Hỏi đồng hồ của tầu vũ trụ chạy chậm hơn bao nhiêu trong hệ quy chiếu của người quan 
sát? 

a/   l=l0/2=l0

2

2
1

v

c
−  suy ra v=0,866c 

b/   t0=t
2

2
1

v

c
− =t/2 

VD 3: Một electron với v=0,999987c chuyển động dọc theo trục của một ống chân không có 
dộ dài 3,00m do một người quan sát ở phòng thí nghiệm đo được kki ống nằm yên đối với 
người quan sát. Một người quan sát K’ chuyển động cùng với electron sẽ thấy ống này 
chuyển động qua với vận tốc v. Hỏi chiều dài của ống do người quan sát này đo được? 

HD :    l=l0

2

2
1

v

c
− =0,0153m 

VD4: Bán kính tĩnh của Trái Đất là 6370km, còn vận tốc trên quỹ đạo mặt trời là 30,0km/s. 
Hỏi đường kính của Trái Đất ngắn đi bao nhiêu đối với người quan sát đứng tại chỗ để có thể 
quan sát được Trái Đất đi qua mắt anh ta với vận tốc như trên? 

HD :   l=l0

2

2
1

v

c
− =0,9999999l0. 

VD5. Một cái thước khi nằm yên dọc theo một trục tọa độ của hệ quy chiếu quán tính K thì 
có chiều dài l0 = 1 m. Khi thước chuyển động dọc theo trục tọa độ này với tốc độ v = 0,6c. 
Tính chiều dài của thước trong hệ K.  

HD.  Ta có: l = l0

2

2
1

v

c
−  = l0

2

2

(0,6 )
1

c

c
−  = 0,8 m. 

 
VD6. Một thanh kim loại mãnh có chiều dài 60 cm chuyển động dọc theo chiều dài của nó 
với tốc độ v = 0,8c. Tính độ co chiều dài của nó. 

HD. Ta có: l = l0

2

2
1

v

c
− � ∆l = l0 – l = l0(1 - 

2

2
1

v

c
− ) = 24 cm. 
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BÀI TOÁN 3 : Những phép biến đổi vận tốc 

VÍ DỤ MINH HỌA 
VD1. Một hạt có động lượng tương đối tính lớn gấp hai lần động lượng cổ điển  
(tính theo cơ học newton). Cho vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s.  
Tính tốc độ của hạt đó. 

HD.   Ta có: p = mv = 0

2

21

m

v

c
−

v = 2m0v � 
2

2
1

v

c
−  = 1

2
 � v = 3

2
c = 2,6.108 m/s. 

VD2: Vận tốc một hạt có năng lượng toàn phần gấp đôi năng lượng nghỉ của nó là bao nhiêu? 

HD: W=
2

2

1

1
v
c

−

m0c
2=2m0c

2  suy ra v= 3

2
c 

 
 
VD3:  Một electron chuyển động với vận tốc để có thể quay xung quanh trái đất tại xích đạo 
với thời gian là 1,00s. Chiều dài xích đạo =12800km 
a/Vận tốc của nó tính theo c là bao nhiêu? 
b/Động năng của nó là bao nhiêu? 
c/Tính sai số mắc phải khi dùng công thức cố điển để tính động năng?  
HD:  
a/  v=12800π  km/s=0,134c 

b/   Wđ= m0c
2(

2

2

1

1
v
c

−

-1)=0,01m0c
2 

c/   Wđ=(1/2)m0v
2=m0c

2.0,009 
Sai số mắc phải  xấp xỉ 10% 
 
VD4: Một con tầu vũ trụ có chiều dài tĩnh là 350m chuyển động với vận tốc 0,82c so với một 
hệ quy chiếu nào đó. Một vi thiên thạch cũng chuyển động với vận tốc 0,82c trong hệ quy 
chiếu ấy đi qua cạnh con tầu theo hướng ngược lại. Hỏi vi thiên thạch đi hết con tầu trong 
thời gian bao lâu? 
HD : Hệ quy chiếu K’ gắn liền với tầu vũ trụ: v=0,82c, 
 thiên thạch có vận tốc ux=-0,82c trong hệ quy chiếu K và có vận tốc trong hệ quy chiếu K’ 

là:     u’x=
2

'

1 '

x

x

u v
v

u
c

−

−
=-0,98c  => Trong hệ quy chiếu K’ thiên thạch đi hết quãng đường 350m 

trong khoảng thời gian: t=s/u’x=1,19.10-6s 
 
VD5: Vận tốc của một hạt có động năng gấp đôi năng lượng nghỉ của nó là bao nhiêu? 

HD : Wđ=m0c
2(

2

2

1

1
v
c

−

-1)=2m0c
2 từ đó v= 3

8
c 
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VD6: Một hạt chuyển động dọc theo trục x’ của hệ quy chiếu K’ với tốc độ 0,40c. Hệ quy 
chiếu K’ chuyển động với tốc độ 0,60c so với hệ quy chiếu K. Hỏi vận tốc của hạt đó đo được 
trong hệ quy chiếu K? 

HD : ux=
2

'

1 '

x

x

u v
v

u
c

+

+
 trong đó  u’x=0,40c, v=0,60c ta tính được ux=0,8c. 

 

BÀI TOÁN 4 : Hệ thức Einstein giữa khối lượng và năng lượng 

VÍ DỤ MINH HỌA 
VD1. Một vật có khối lượng nghỉ 60 kg chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng 
trong chân không). Tính khối lượng tương đối tính của nó. 

HD :  Ta có: m = 0

2

21

m

v

c
−

 = 0

2

2

(0,6 )
1

m

c

c
−

= 75 kg. 

 
VD2 : Tính khối lượng tương đối tính của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng λ = 0,50 µm. 
Cho c = 3.108 m/s;   h = 6,625.10-34 Js. 

HD. Ta có: mph = h

cλ
 = 4,4.10-36 kg. 

 
VD3: Tính công cần thiết để tăng tốc một electron từ trạng thái nghỉ đến vận tốc 0,50c và 
0,990c? 

HD : A=Wđ=m0c
2(

2

2

1

1
v
c

−

-1)   Suy ra A1=1,3m0c    và A2=6,07m0c. 

VD4: Một hạt có vận tốc 0,990c trong hệ quy chiếu phòng thí nghiệm. 
Động năng, năng lượng toàn phần , động lượng của hạt ấy nếu hạt ấy là (a) proton hoặc 
(b)notron 

HD:  Với v=0,990c ta có:    Động năng: Wđ= m0c
2(

2

2

1

1
v
c

−

-1) 

Năng lượng toàn phần: W=m0c
2

2

2

1

1
v
c

−

 

Động lượng  p=mv=m0v
2

2

1

1
v
c

−

 

VD5: Hỏi hiệu điện thế cần để gia tốc một electron đến vận tốc ánh sáng tính theo vật lý cổ 
điển? Với hiệu điện thế ấy thì tốc độ của electron thực sự đạt đến bao nhiêu? 

HD: eU=Wcd=m0c
2/2 Với hiệu điện thế này: eU=Wcd=m0c

2/2 = m0c
2(

2

2

1

1
v
c

−

-1)  => v= 5

3
c 
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VD6. Tính vận tốc của một hạt có động năng gấp đôi năng lượng nghĩ của nó theo vận tốc 
ánh sáng trong chân không. Cho vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. 

HD. Ta có: Wđ = mc2 – m0c
2 = m0c

2

2

2

1
1

1
v

c

 
 
 −
 

− 
 

= 2m0c
2 � 

2

2

1

1
v
c

−

- 1 = 2  

� v = 8

3
c = 2,83.108 m/s. 

VD7. Tính động lượng tương đối tính của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,60 µm.  
Cho h = 6,625.10-34 Js. 

HD. Ta có: pph = mphc = h

λ
 = 11.10-28 kgm/s. 

VD8. Tính tốc độ của một vật có năng lượng toàn phần lớn gấp 2 lần năng lượng nghĩ của nó. 
Cho c = 3.108 m/s. 
 

HD. Ta có: mc2 = 0

2

21

m

v

c
−

c2 = 2m0c
2 � v = 3

2
c = 2,6.108 m/s. 

 

PHẦN III: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP. 
 
 
 
 

Câu 1: Một cái thước có chiều dài riêng là 50cm chuyển động với tốc độ v = 0,8c(c là tốc độ 
ánh sáng). Độ co chiều dài của thước dọc theo chiều dài của nó bằng 
 A. 30cm.  B. 40cm.  C. 20cm.  D. 10cm. 
Câu 2: Một vật khi đứng yên có khối lượng 1kg. Khi vật chuyển động với tốc độ v = 0,6c thì 
có động năng bằng 
 A. 1,125.1017J. B. 9.1016J.  C. 22,5.1016J. D. 2,25.1016J. 
Câu 3: Một đồng hồ chuyển động với tốc độ v = 0,6c đối với hệ K. Sau 1 giờ(tính theo đồng 
hồ gắn với hệ K) đồng hồ đó chạy chậm bao nhiêu so với đồng hồ gắn với hệ K ? 
 A. 720s.  B. 3600s.  C. 2880s.  D. 7200s. 
Câu 4: Tốc độ của một hạt có động lượng tương đối tính gấp 2 lần động lượng tính theo cơ 
học Newton bằng 
 A. 2,6.107m/s. B. 2,8.106m/s. C. 2,6.108m/s. D. 2,1.108m/s. 
Câu 5: Khi nguồn sáng chuyển động, tốc độ truyền ánh sáng trong chân không do nguồn phát 
ra có giá trị 
 A. nhỏ hơn c.     B. lớn hơn c. 
 C. luôn bằng c.    D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn c. 
Câu 6: Một vật đứng yên có khối lượng m0. Khi vật chuyển động khối lượng của nó có giá trị 
 A. vẫn bằng m0.    B. nhỏ hơn m0. 
 C. lớn hơn m0.    D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn m0, tuỳ vào v. 

 

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp   36 
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Câu 7: Một đèn chớp điện tử ở cách quan sát viên 30km, đèn phát ra một chớp sáng và được 
quan sát viên nhìn thấy lúc 9 giờ. Lấy c = 3.108m/s. Thời điểm thực mà đèn phát ra chớp sáng 
đó là 
 A. 9h10-4s.  B. 9hkÐm10-4s. C. 9h.   D. 9hkÐm4s. 
Câu 8: Một máy bay chuyển động với tốc độ 600m/s đối với mặt đất. Biết độ dài riêng của 
máy bay là 60m. Độ co chiều dài của máy bay khi chuyển động bằng 
 A. 1,2.10-9m.  B. 1,2.10-10m. C. 1,2.10-11m. D. 1,2.10-12m. 
Câu 9: Một vật đứng yên tự vỡ làm hai mảnh chuyển động theo hai hướng ngược nhau. Khối 
lượng nghỉ của hai mảnh lần lượt là 3kg và 5,33kg; tốc độ lần lượt là 0,8c và 0,6c. Khối lượng 
của vật ban đầu bằng 
 A. 10,663kg.  B. 11,663g.  C. 1,1663kg.  D. 11,663kg.  
Câu10: Một electron đứng yên được gia tốc đến tốc độ 0,5c. Lấy m0 = 9,1.10-31kg, c = 
3.108m/s. Độ biến thiên năng lượng của electron bằng 
 A. 0,079eV.  B. 0,079MeV. C. 0,79MeV. D. 0,097MeV. 
Câu11: Một electron có động năng là 1MeV thì có động lượng bằng 
 A. 1,82MeV/c. B. 14,2MeV/c. C. 1,42MeV/c. D. 142MeV/c. 
Câu12: Để tên lửa có độ dài bằng 99% độ dài riêng thì tốc độ của nó phải bằng 
 A. 0,432.108m/s. B. 4,32.108m/s. C. 0,342.108m/s. D. 0,432.107m/s. 
Câu13: Theo thuyết tương đối, động năng của một vật được tính theo công thức nào sau đây? 

 A. 2
0vm

2

1
.  B. 2mv

2

1
.  C. (m-m0)c

2.  D. (m+m0)c
2. 

Câu14: Một vật phẳng hình vuông có diện tích riêng là 100cm2. Diện tích của vật đối với 
quan một sát viên chuyển động so với vật với tốc độ 0,6c theo hướng song song với một trong 
các cạnh của vật bằng 
 A. 64cm2.  B. 100cm2.  C. 80m2.  D. 80cm2. 
Câu15: Một hạt electron có động lượng 2MeV/c thì có động năng bằng 
 A. 15,5MeV.  B. 1,55MeV. C. 1,55eV.  D. 5,15MeV. 
Câu16: Theo cơ học cổ điển, đại lượng nào của vật có thể thay đổi trong các hệ quay chiếu 
khác nhau ? 
 A. Thời gian xảy ra hiện tượng.  B. Khối lượng của vật. 
 C. Kích thước của vật.   D. Vận tốc của vật. 
Câu17: Theo nguyên lí tương đối của Anhxtanh thì 
 A. Hiện tượng vật lí diễn ra như nhau trong các hệ quy chiếu quán tính. 
 B. Trong các hệ quy chiếu quán tính, vận tốc của vật là đại lượng bất biến. 
 C. Trong một hệ quy chiếu quán tính, kích thước của một vật có thể thay đổi. 
 D. Trong các hệ quy chiếu quán tính khác nhau, thời gian xảy ra một hiện tượng có thể 

có giá trị rất khác nhau. 
Câu18: Theo nguyên lí bất biến của tốc độ ánh sáng của Anhxtanh thì tốc độ của ánh sáng 
trong chân không luôn 
 A. phụ thuộc vào vận tốc nguồn sáng hay máy thu. 
 B. phụ thuộc vào phương truyền ánh sáng. 
 C. có cùng độ lớn bằng c trong mọi hệ quy chiếu quán tính. 
 D. có độ lớn khác nhau trong các hệ quy chiếu khác nhau. 
Câu19: Trong các câu sau đây, câu nào sai? 
 A. Theo nguyên lí tương đối của Anhxtanh thì hiện tượng vật lí diễn ra như nhau trong 

các hệ quy chiếu quán tính. 
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 B. Theo nguyên lí về sự bất biến của vận tốc ánh sáng của Anhxtanh thì vận tốc ánh sáng 
trong chân không có cùng độ lớn bằng c trong mọi hệ quy chiếu quán tính, không phụ 
thuộc vào phương truyền và vào vận tốc của nguồn sáng hay máy thu. 

 C. Theo cơ học cổ điển thì thời gian xảy ra một hiện tượng, kích thước và khối lượng của 
một vật đều có trị số như nhau trong mọi hệ quy chiếu. 

 D. Giá trị vận tốc của các hạt vật chất trong tự nhiên luôn bằng vận tốc của ánh sáng 
trong chân không. 

Câu20: Thông tin nào sau đây thể hiện tính tương đối của không gian theo quan điểm của 
Anhxtanh ? 
 A. Độ dài một thanh bị co lại dọc theo phương chuyển động của nó. 
 B. Khi nhiệt độ giảm, kích thước của một vật sẽ bị co lại. 
 C. Mọi vật đều có xu hướng co lại. 
 D. Trong quá trình chuyển động, kích thước của vật luôn thay đổi. 
Câu21: Theo thuyết tương đối của Anhxtanh thì thời gian có tính tương đối. Cụ thể là 
 A. trong các hệ quy chiếu khác nhau thì mọi đồng hồ đều chạy như nhau. 
 B. đồng hồ gắn với quan sát viên chuyển động, chạy nhanh hơn đồng hồ gắn với quan sát 

viên đứng yên. 
 C. mọi đồng hồ đo thời gian đều có thể chạy nhanh hay chậm khác nhau. 
 D. đồng hồ gắn với quan sát viên chuyển động, chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát 

viên đứng yên. 
 

Câu22: Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Giá trị vận tốc lớn nhất của các hạt vật chất là 

 A. c.   B. 2c.   C. c/2.  D. c . 
Câu23: Theo thuyết tương đối của Anhxtanh thì đại lượng nào sau đây là bất biến ? 
 A. Tốc độ ánh sáng trong chân không. B. Tốc độ chuyển động của một vật. 
 C. Khối lượng của vật chuyển động. D. Không gian và thời gian. 
Câu24: Một thanh dài chuyển động với tốc độ v dọc theo trục toạ độ của một hệ quy chiếu K. 
Trong hệ quy chiếu này, độ dài của thanh sẽ bị co lại theo tỉ lệ là 

 A. 
c

v
1− .  B. 2

2

c

v
1+ .  C. 2

2

c

v
1− .  D. 1

v

c
2

2

− . 

Câu25: Một thanh dài chuyển động với tốc độ v = c/2 dọc theo trục toạ độ của hệ quy chiếu 
K. Trong hệ quy chiếu này, so với độ dài ban đầu thì độ dài của thanh sẽ bị co lại 

 A. 
4

1
lần.  B. 

2

3
lần.  C. 

2

1
lần.  D. 

3

2
lần. 

Câu26: Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính và khối lượng nghỉ của vật chỉ bằng 
nhau khi vận tốc của vật 
 A. có giá trị không đổi theo thời gian. B. có phương không đổi. 
 C. bằng không.    D. bằng vận tốc ánh sáng trong chân không. 
Câu27: Trong thuyết tương đối, khối lượng tương đối vanh m của vật chuyển động với tốc độ 
v, nhỏ hơn khối lượng nghỉ m0 của nó 

 A. vc
c

1
− lần.    B. 22

2
vc

c

1
− lần. 

 C. 22 vc
c

1
− lần.    D. 

22 vc

1

−
lần. 

Câu28: Theo thuyết tương đối, khi vật chuyển động thì năng lượng toàn phần của nó bao gồm 
 A. động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 
 B. động năng và thế năng của vật. 
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 C. năng lượng nghỉ và động năng của vật. 
 D. động năng và năng lượng nhiệt của vật. 
Câu29: Một tàu hoả dài 100m chuyển động với tốc độ 72km/h thì độ co chiều dài của tàu hoả 
bằng 
 A. 0,12.10-12m. B.  0,22.10-12m. C.  0,52.10-12m. D.  0,22.10-10m. 
Câu30: Để động năng của một hạt bằng 2 lần năng lượng nghỉ của nó thì tốc độ của hạt phải 
bằng 
 A. 2,6.108m/s. B. 2,735.108m/s. C. 2,825.108m/s. D. 2,845.108m/s. 
Câu31: Thời gian sống trung bình của hạt nhân mêzôn là 6.10-6s khi tốc độ của nó là 0,95c. 
Thời gian sống trung bình của hạt nhân mêzôn đứng yên trong một hệ quy chiếu quán tính là 
 A. 1,87.10-6s.  B. 18,7.10-6s. C. 1,87.10-4s. D. 1,78.10-6s.  
Câu32: Trong các câu sau đây, câu nào sai ? Theo thuyết tương đối của Anhxtanh thì 
 A. không có vật nào có thể chuyển động với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng trong chân 

không. 
 B. giá trị khối lượng của một vật không phụ thuộc vào cách chọn hệ quy chiếu. 
 C. khi vật có khối lượng m thì nó có năng lượng E và ngược lại khi vật có năng lượng E 

thì có khối lượng m. 
 D. cả không gian và thời gian đều có tính tương đối. 
Câu33: Một nguyên tử bị phân rã sau thời gian 2 sà . Biết tốc độ của nguyên tử so với phòng 
thí nghiệm là 0,8c. Thời gian sống của nguyên tử đo bởi quan sát viên đứng yên trong phòng 
thí nghiệm là 
 A. 3,33 sà .  B. 3,33 ms .  C. 3,33 s .  D. 3,13 sà . 
Câu34: Chọn câu đúng. Hệ thức Anhxtanh giữa khối lượng và năng lượng là 

 A. 
2c

m
E = .  B. E = mc.  C. 

c

m
E = .  D. E = mc2. 

Câu35: Một vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v thì năng lượng toàn phần 
của vật là 

 A. 2

2

2

0 c

c

v
1

m
E

−

= . B. E = m0c
2.  C. 2

0vm
2

1
E = . D. 2

2
2

0 c

v
1cmE −= . 

Câu36: Một vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v << c. Biểu thức nào sau đây 
là đúng ? 

 A. 2
0

2
0 vm

2

1
cm

2

1
E +≈ .   B. 2

0 )vc(m
2

1
E +≈ . 

 C. 2
0 )vc(m

2

1
E −≈ .    D. 2

0
2

0 vm
2

1
cmE +≈ . 

Câu37: Trong các câu sau đây, câu nào sai ? 
 A. Theo thuyết tương đối thì khối lượng nghỉ và năng lượng nghỉ tương ứng không nhất 

thiết bảo toàn, chỉ có năng lượng toàn phần mới bảo toàn. 
 B. Theo vật lí học cổ điển thì khối lượng và năng lượng(thông thường) của mọi vật đều 

bảo toàn. 
 C. Trong cơ học cổ điển, khối lượng dùng trong các phương trình cơ học có trị số gần 

đúng bằng khối lượng nghỉ. 
 D. Không có vật nào có thể chuyển động với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng trong chân 

không. 
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Câu38: Một biến cố xảy ra tại một điểm cố định M trong thời gian 0t∆  của hệ quán tính K, 

chuyển động với tốc độ v đối với hệ quán tính K’. Gọi t∆  là thời gian xảy ra biến cố tính với 
đồng hồ trong hệ K’ thì biểu  thức nào sau đây là đúng: 

 A. 
2

2

0 c

v
1tt −∆=∆ .  B. 

22

2

0 cv

c
tt

+
∆=∆ .   C. 

2

22

0 c

vc
tt

+
∆=∆ .     D. 

2

2

0 c

v
1tt +∆=∆ . 

Câu39: Một cái thước chuyển động dọc theo phương chiều dài của nó, độ dài của cái thước: 
 A. co lại, tỉ lệ nghịch với tốc độ của thước. 
 B. dãn ra, phụ thuộc vào tốc độ của thước. 

 C. co lại theo tỉ lệ 2

2

c

v
1− . 

 D. không thay đổi. 
Câu40: Sau 20 phút, đồng hồ chuyển động với tốc độ v = 0,6c chạy chậm hơn đồng hồ gắn 
với quan sát viên đứng yên bao nhiêu giây? 
 A. 200s.  B. 250s.  C. 300s.  D. 400s. 

 
Câu 41: Chọn câu đúng. Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghỉ m0 
chuyển động với tốc độ v là 

 A. 1
2

2

0 )
c

v
1(mm −−= . B. 2

1

2

2

0 )
c

v
1(mm

−
−= . C. 2

1

2

2

0 )
c

v
1(mm −= . D. )

c

v
1(mm

2

2

0 −= . 

Câu 42: Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào hệ quy chiếu quán tính 
 A. Khối lượng.     B. Chiều dài. 
 C. Tốc độ truyền ánh sáng.   D. Thời gian. 
Câu 43: Một cái thước có chiều dài riêng 60cm. Để độ co chiều dài của thước là 12cm thì thước phải chuyển 
động với tốc độ bằng 
 A. 0,2c.   B. 0,8c.  C. 0,6c.  D. 0,4c. 
Câu 44: Một người có khối lượng nghỉ 60kg. Khối lượng tương đối tính của người đó khi chuyển động với 
tốc độ 0,6c là 
 A. 75kg.   B. 51,45kg.  C. 65kg.  D. 70kg. 
Câu 45: Một người có khối lượng nghỉ là 60kg. Để khối lượng tương đối tính của người đó gấp hai lần khối 
lượng nghỉ thì tỉ số giữa tốc độ chuyển động của người đó với tốc độ ánh sáng trong chân không là 
 A. 0,25.   B. 0,5.   C. 0,866.  D. 1,155. 
Câu 46: Khối lượng của photon ứng với bức xạ có bước sóng 0,5 mà  là 
 A. 22,6.10-27kg.  B. 25,16.10-27kg. C. 4,24.10-36kg. D. 39,75.10-20kg. 
Câu 47: Khối lượng nghỉ của photon ứng với bức xạ có bước sóng 0,6 mà  bằng 

 A. 0.   B. 4,42.10-36kg. C. 25,16.10-27kg. D. 39,75.10-20kg. 
Câu 48: Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt bằng 

 A. 
2
c

.   B. 
4
c3

.   C. 
4
c

.   D. 
2

c3
. 

Câu 49: Một thanh chuyển động với tốc độ 0,5c thì có chiều dài 1m; góc giữa thanh và phương chuyển động 
là 450. Độ dài riêng của thanh là 
 A. 1,12m.  B. 1,07m.  C. 1,24m.  D. 1,15m. 
Câu50: Trong hệ quy chiếu K, một hạt mezon chuyển động với tốc độ 0,99c bay được quãng đường 3km từ 
chỗ sinh ra đến chỗ phân rã. Thời gian sống riêng của hạt mezon là 
 A. 1,42 ns.  B. 1,42 sà .  C. 1,42.10-8s.  D. 1,42.10-5s. 

Câu51: Trong các trường hợp nào sau đây, ta phải dùng thuyết tương đối ? 
 A. Đạn bắn với vận tốc 1000 m/s. 
 B. Electron trong kính hiển vi điện tử có hiệu điện thế tăng tốc 50 keV. 
 C. Proton có động năng 200 MeV. 
 D. Máy bay siêu thanh có vận tốc 4 Mach( 1Mach = 350 m/s) 
Câu52: Khi một vật đạt vận tốc v = 0,6c thì khối lượng của nó tăng lên mấy lần so với khi đứng yên ? 

 A. 3  lần.  B. 2  lần.  C. 1,5 lần.  D. 1,25 lần. 
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Câu53: Một con tầu vũ trụ có vận tốc v = 
2

c3
 đối với Trái Đất. Người trên Trái Đất thấy chiều dài con tầu 

tăng hay giảm mấy lần ? 

 A. Tăng 
3

2
 lần. B. Giảm 2 lần.  C. Giảm 

3

2
 lần. D. Tăng 2 lần. 

Câu54: Hun nóng một vật có khối lượng 1kg từ 20K lên 120K thì khối lượng tương đối tính của nó tăng thêm 
bao nhiêu ? Biết nhiệt dung riêng của vật là 9000 J/kg.K 
 A. 0,1mg.  B. 1 gà .  C. 0,1 gà .  D. 0,01 gà . 

Câu55: Biết rằng khi vật chuyển động với vận tốc lớn thì kích thước song song với phương chuyển động bị co 
lại, kích thước vuông góc với phương ấy không bị co. Giả sử có một cái thước khi đứng yên thì làm với 
phương x một góc α . Nếu nó tịnh tiến thẳng đều theo phương x thì góc α  sẽ  
 A. tăng.   B. giảm.  C. giữ nguyên.  D. tăng hoặc giảm. 
Câu56: Chọn kết luận đúng. Một người ở trên mặt đất quan sát con tàu vũ trụ đang chuyển động về phía Hoả 
Tinh có nhận xét về kích thước con tầu so với khi ở mặt đất. 
 A. Cả chiều dài và chiều ngang đều giảm. B. Chiều dài giảm, chiều ngang tăng. 
 C. Chiều dài không đổi, chiều ngang giảm. D. Chiều dài giảm, chiều ngang không đổi. 
Câu57: Chọn kết luận đúng. Trên tàu vũ trụ đang chuyển động tới Hoả Tinh, cứ sau một phút thì đèn tín hiệu 
lại phát sáng. Người quan sát trên mặt đất thấy: 
 A. Thời gian giữa hai lần phát sáng vẫn là một phút. 
 B. Thời gian giữa hai lần phát sáng nhỏ hơn một phút. 
 C. Thời gian giữa hai lần phát sáng lớn hơn một phút. 
 D. Chưa đủ cơ sở để so sánh. 
Câu58: Một hạt sơ cấp có tốc độ v = 0,8c. Tỉ số giữa động lượng của hạt tính theo cơ học Niu-tơn và động 
lượng tương đối tính bằng 
 A. 0,8.   B. 0,6.   C. 0,4.   D. 0,2. 

Câu59: Đặt 
( )2c/v1

1

−
=γ . Hệ quán tính K’ chuyển động với tốc độ v so với hệ quán tính K. Định luật vạn 

vật hấp dẫn viết cho hệ K là F = k. 2
0

0201

R

mm
 thì định luật đó viết cho hệ K’ là 

 A. F = k. 2
0

0201

R

mm
 . B. F = k. 2

0

0201

R

mm
γ  . C. F = k. 2

0

0201

R

mm

γ
 . D. F = k. 4

2
0

0201

R

mm
γ  . 

Câu60: Chọn đáp án sai. Đối với một photon, quan hệ giữa các đại lượng là 

 A. 2c
m
=

ε
.  B. 2c

h
=

ε
.  C. c

p
=

ε
.  D. c

m
p
= . 

Câu61: Chọn biểu thức sai. Động lượng của photon được xác định theo biểu thức nào 

 A. 
c

hf
.   B. 

λ
h

.   C. 
λc
h

.   D. 
c

ε
. 

Câu62: Chọn kết luận đúng. Người quan sát ở mặt đất thấy chiều dài con tàu vũ trụ đang chuyển động ngắn 
đi 1/4  so với khi tàu ở mặt đất. Tốc độ của tàu vũ trụ là 

 A. 
4
c

.   B. 
4
c3

.   C. 
4

c7
.  D. 

4

c8
. 

Câu63: Một hạt electron chuyển động với tốc độ c
3

8
. Khối lượng tương đối tính của electron này bằng  

 A. 9,1.10-31kg.  B. 18,2.10-31kg. C. 27,3.10-31kg. D. 36,4.10-31kg. 
Câu64: Một hạt sơ cấp có động năng lớn gấp 3 lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt đó bằng 

 A. c
4

15
.  B. 

4
c

.   C. c
4

13
.  D. c

3

5
. 

Câu65: Chỉ ra nhận xét không đúng. Vật A là 1kg bông, vật B là 1kg sắt. Đặt vật A trong con tầu vũ trụ và 
tàu chuyển động về phía sao Hoả. Vật B đặt trên mặt đất. So sánh giữa A và B, người quan sát trên mặt đất có 
nhận xét sau: 
 A. Khối lượng của A lớn hơn khối lượng của B. 
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 B. Năng lượng toàn phần của A lớn hơn năng lượng toàn phần của B. 
 C. Năng lượng nghỉ của A nhỏ hơn năng lượng nghỉ của B. 
 D. Động lượng của A lớn hơn động lượng của B. 

 

“explain to me why?”       

         

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 36 

1C 2D 3A 4C 5C 6C 7B 8B 9D 10B 

11C 12A 13C 14D 15B 16D 17A 18C 19D 20A 

21C 22A 23A 24C 25D 26C 27C 28C 29B 30C 

31A 32B 33A 34D 35A 36D 37D 38A 39C 40C 

41B 42C 43C 44A 45C 46C 47A 48D 49B 50B 

51C 52D 53B 54D 55A 56D 57C 58B 59D 60B 

61C 62C 63C 64A 65C      

          

 


